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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                HUYỆN THẠCH THẤT 

                 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

   Bản án số:16/2018/HNGĐ-ST 

      Ngày: 18 /7/ 2018 

    V/v:Ly hôn; tranh chấp nuôi con; 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN huyÖn Th¹ch ThÊt - thµnh phè Hµ néi 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Nguyễn Thị Mai 

                                                  2. Ông Đặng Văn Tần 

 Thư ký phiên tòa: Nguyễn Thị Hà, Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân huyện 

Thạch Thất; 

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Thạch Thất tham gia phiên tòa: Bà 

Vi Thị Ngọc Kim - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số 

112/2018/TLST-HNGĐ ngày 24 tháng 5 năm 2018, về việc ly hôn; tranh chấp 

nuôi con, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐXX-HNGĐ ngày 03 

tháng 7 năm 2018, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Đỗ Thị Thu H, sinh năm 1992; Có mặt; 

Nơi cư trú:  Khu S , xã T, huyện C , tỉnh P; 

Bị đơn: Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 1993;  Có mặt; 

Nơi cư trú: Thôn 9,  xã H, huyện T, thành phố H;   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, chị Đỗ Thị Thu H trình bày như 

sau: 

Chị Đỗ Thị Thu H và anh Nguyễn Xuân T tự nguyện kết hôn ngày 

26/3/2016 và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội. Sau khi kết hôn được một thời gian thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. 

Nguyên nhà là do hai vợ chồng không có Tg nói chung, không chia sẻ về kinh tế, 

vợ chồng cãi nhau anh T có đánh chị H . Từ đó dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn căng 

thẳng, chị H  đã hai lần bỏ về quê ngoại để ở, mặc dù đã được hai bên nội ngoại 

hòa giải nhưng tình trạng mâu thuẫn vợ chồng không cải thiện mà ngày càng căng 
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thẳng hơn. Nay chị H  xác định tình cảm vợ chồng không còn nên chị yêu cầu 

được ly hôn anh T. 

Về con chung: Vợ chồng có một con chung là cháu Nguyễn Minh K, sinh 

ngày 07/11/2016 hiện nay cháu đang do anh T và gia đình nuôi dưỡng. Nay ly hôn 

chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được nuôi dưỡng con chung và không yêu 

cầu anh T cấp dưỡng nuôi con.  

Về tài sản chung, nợ chung: Chị không yêu cầu Tòa án giải quyết.   

Bị đơn là anh Nguyễn Xuân T trình bày: Anh và chị H  tự nguyện kết hôn và 

có đăng ký kết hôn tại UBND xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất. Quá trình chung 

sống vợ chồng có mâu thuẫn, chị H  đã hai lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Tuy nhiên, 

anh T cho rằng mâu thuẫn vợ chồng không lớn, vẫn còn khả năng đoàn tụ nên anh 

không đồng ý ly hôn.  

Về con chung: Vợ chồng có một con chung là cháu Nguyễn Minh K, sinh 

ngày 07/11/2016 hiện nay cháu đang do anh và gia đình nuôi dưỡng. Nếu tòa án 

giải quyết cho vợ chồng ly hôn thì anh yêu cầu được nuôi con chung. Vì hiện nay 

cháu đang có cuộc sống ổn định cùng anh và gia đình. Chị H  tự ý bỏ nhà đi không 

quan tâm gì đến con, hiện không có công việc ổn định nên anh không yêu tâm giao 

con cho chị H  nuôi dưỡng. 

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Anh không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung, nợ chung: Anh không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Các tài liệu, chứng cứ của vụ án: B¶n chính đăng ký kết hôn; Bản sao 

chứng minh thư nhân dân của chị H , anh T, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao giấy khai 

sinh của con chung, biên bản xác minh tình trạng hôn nhân. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: 

Về việc thực hiện tố tụng của Toà án: Quá trình tố tụng từ khi thụ lý vụ án 

đến khi xét xử Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dan 

sự. Tại phiên toà hôm nay Hội đồng xét xử thực hiện đúng trình tự thủ tục của 

phiên toà sơ thẩm. 

Về việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án 

đến khi xét xử, nguyên đơn, bị đơn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình tại 

quy định Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án: Chị Đỗ Thị Thu H và anh Nguyễn Xuân T kết hôn hợp 

pháp. Quá trình chung sống vợ chồng không hạnh phúc do không có Tg nói chung. 

Nay chị H  xác định tình cảm vợ chồng không còn nên chị yêu cầu được ly hôn anh 

T, anh T cho rằng vẫn còn khả năng đoàn tụ nên anh không đồng ý ly hôn. Tuy 

nhiên, thực tế mâu thuẫn vợ chồng không cải thiện được, Tòa án đã hoà giải nhiều 

lần nhưng chị H  vẫn kiên quyết xin ly hôn và anh T cũng không có biện pháp gì 

để hàn gắn tình cảm vợ chồng. Điều đó chứng tỏ quan hệ hôn nhân giữa chị H  và 
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anh T đã trầm trọng, đời sống chùng không thể hàn gắn được nên đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu của chị H , xử chị H  ly hôn anh T. 

Về con chung: Vợ chồng có một con chung là cháu Nguyễn Minh K, sinh 

ngày 07/11/2016 hiện nay cháu đang do anh T và gia đình nuôi dưỡng. Nay ly hôn 

cả chị H , anh T đều có đủ điều kiện nuôi con và đều có nguyện vọng  được nuôi 

con. Tuy nhiên, hiện nay cháu Khoa còn nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đề nghị Hội 

đồng xét xử giao cho chị H  trực tiếp chăm sóc là phù hợp với quy định tại khoản 3 

Điều 81 luật Hôn nhân và gia đình.  

Về tài sản chung: Chị H , anh T không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên toà, kết 

quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1].Về tố tụng: Anh Nguyễn Xuân T cư trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch 

Thất, Thành phố Hà Nội nên chị Đỗ Thị Thu H khởi kiện yêu cầu Toà án nhân dân 

huyện Thạch Thất giải quyết ly hôn là đúng thẩm quyền theo Điều 28 và Điều 35 

của Bộ luật tố tụng dân sự.   

[2].Về quan hệ hôn nhân: Chị Đỗ Thị Thu H và anh Nguyễn Xuân T kết hôn 

hợp pháp. Quá trình chung sống không hạnh phúc, không có Tg nói chung, không 

chia sẻ về kinh tế. Từ đó dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn căng thẳng, chị H  đã hai lần 

bỏ về quê ngoại để ở, mặc dù đã được hai bên nội ngoại hòa giải nhưng tình trạng 

mâu thuẫn vợ chồng không cải thiện mà ngày càng căng thẳng hơn và vợ chồng đã 

sống ly thân. Nay chị H  xác định tình cảm vợ chồng không còn nên chị yêu cầu 

được ly hôn anh T. Bản thân anh T cũng thừa nhận vợ chồng có mâu thuẫn nhưng 

cho rằng vẫn còn khả năng đoàn tụ nên anh không đồng ý ly hôn. 

Xét tình trạng hôn nhân giữa chị H  và anh T là trầm trọng, đời sống chung 

không cßn tån t¹i, mục đích hôn nhân không đạt được nên cần chấp nhận yêu 

cầu của chị H , cho chị được ly hôn anh T phù hợp với điều Điều 51, §iÒu 56 và 

Điều 57 luật hôn nhân và gia đình năm 2014.  

[3]. Về con chung: Vợ chồng có một con chung là cháu Nguyễn Minh K, sinh 

ngày 07/11/2016 hiện nay cháu đang do anh T và gia đình nuôi dưỡng. Nay ly hôn 

chị H  và anh T đều có nguyện vọng nuôi cháu. Xét điều kiện của anh T, chị H  đều 

bảo đảm cho việc nuôi dưỡng con chung. Tuy nhiên, hiện nay cháu Khoa còn nhỏ 

dưới 36 tháng tuổi nên cần giao cho chị H  trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng là có 

căn cứ, phù hợp với khoản 3 Điều 81 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.  

[4].Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị H  không yêu cầu anh T cấp dưỡng 

nuôi con chung nên tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cho anh T đến 

khi chị H  có yêu cầu. 
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[5].Về tài sản, công sức, nợ chung: Chị H , anh T không yêu cầu Toà án giải 

quyết. 

[6].Về án phí:  Chị Đỗ Thị Thu H phải chịu 300.000đ án phí Hôn nhân gia 

đình sơ thẩm theo quy định tại khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 

5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,  nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 81, Điều 82, 

Điều 83, Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Căn cứ khoản 4 Điều 147; Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 

5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,  nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án. Xử: 

1. Chị Đỗ Thị Thu H ly hôn anh Nguyễn Xuân T.  

2.Về con chung: Giao cháu Nguyễn Minh K, sinh ngày 07/11/2016, cho chị 

H  trực tiếp nuôi dưỡng. Tạm hoãn việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung cho 

anhT đến khi chị H  có yêu cầu. Anh T được quyền th¨m nom, chăm sóc con 

chung không ai được cản trở. 

 3.Về tài sản chung: Chị H , anh T không yêu cầu Toà án giải quyết. 

 4.Về án phí: Chị Đỗ Thị Thu H phải chịu 300.000đ án phí Hôn nhân gia đình 

sơ thẩm, được trừ vào 300.000đ đã nộp theo biên lai số 0000901 ngày 24/5/2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất. 

 5.Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự: 

 Chị Đỗ Thị Thu H và anh Nguyễn Xuân T được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể ngày tuyên án.  

N¬i nhËn: 

- Toµ ¸n nh©n d©n TP Hµ Néi; 

- THADS huyÖn Th¹ch ThÊt; 

- VKSND huyÖn Th¹ch ThÊt; 

- UBNDxã Hạ Bằng, huyÖn Th¹ch ThÊt. 
- C¸c ®­¬ng sù;  

- L­u HS, VP. 

 

 

 

Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn 

tßa 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
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Các Hội thẩm nhân dân    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG                        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

          TỈNH HÀ TÂY   

   

             --------------                                                  Hà Đông , ngày …  tháng … năm 
2008. 
 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

  Về vụ án: “ Hôn nhân và gia đình” giữa các đương sự: 

1- Nguyên đơn :  Bà Lê Thị Hoà - Sinh năm: 1968. 

Trú tại : số nhà 23, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 

Đông, tỉnh Hà Tây . 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên 
đơn: Luật sư ……………………………………….., thuộc văn phòng 
Luật sư ………………………………….– Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tây .   

2- Bị đơn : Ông Bạch Quốc Sử  - Sinh năm 1965. 

Nơi nhận: 

- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- T.H.A quận Hoàn Kiếm; 

- Nguyên đơn; 

- Bị đơn; 

- TAND tp Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ + Văn phòng 
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Trú tại : số nhà 53, phố Trần Đăng Ninh, phường Quang Trung , thành phố 

Hà Đông, tỉnh Hà Tây . 

3- Người có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan: 

3.1 – Ông Bạch Quyết Thắng  - sinh năm 1971. 

3.2 – Bà Nguyễn Thị Tằng  - sinh năm 1926. 

Cùng trú tại: số nhà 33, phố Nguyễn Viết Xuân , phường Quang Trung , 

thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây . 

3.3 – Phạm Trọng Khung  - sinh năm 19….. 

Trú tại : số nhà ….., Ngõ 23,  phố Trần Phú, phường Văn Mỗ, thành phố 

Hà Đông, tỉnh Hà Tây . 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm:  

- Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: ông  Trần Bá Kha  

- Hội thẩm nhân dân: 1/ ông (Bà) ……………………………. 

                                  2/ ông (Bà) ……………………………. 

Sau khi bàn bạc đi đến thống nhất như sau: 
 

Áp dụng khoản 1 điều 89, điều 91, điều 95 Luật Hôn nhân 
và gia đình năm 2000; Nghị định số 70/ CP ngày 12- 6- 1997 của 
Chính phủ. 
 
 

Xử:  
1 - Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn 

của chị Nguyễn Thị Nhung, bác yêu cầu xin được đoàn tụ của 
anh Nguyễn Đình Nghi, xử cho chị Nguyễn Thị Nhung được ly hôn 
với anh Nguyễn Đình Nghi. 

                                                            
                                        

2 - Về quan hệ tài sản: Chấp nhận một phần yêu cầu của chị 

Nhung và anh Nghi về việc yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng.  

 

 

-Chia cho chị Nhung được quyền sở hữu các tài sản sau: 

 + 7,3 Chỉ vàng 9999 (Bảy chỉ ba phân) 

 + 01 chiếc nhẫn cưới bằng 0,2 chỉ vàng 18K (Hai phân), chị Nhung 

đang quản lý. 
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 + 01 cái tủ áo bằng gỗ, ngang 1,4m, cao 2,2m, phía trước hai cửa 

kiếng (anh Nghi đang quản lý cái tủ áo, anh Nghi có trách nhiệm giao lại 

cái tủ cho chị Nhung). 

 

 -Chia cho anh Nghi được quyền sở hữu các tài sản sau: 

 + 07 Chỉ vàng 9999 ( Bảy chỉ). 

 +01 chiếc nhẫn cưới bằng 0,2 chỉ vàng 18K (Hai phân), anh Nghi đang 

quản lý. 

(Số vàng 14,3 chỉ 9999 chị Nhung đang quản lý, chị Nhung có trách nhiệm 

giao lại cho anh Nghi 07 chỉ ). 

  

Kể từ ngày anh Nghi có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Nhung 

không thi hành số vàng nói trên thì hàng tháng chị Nhung phải chịu lãi 

theo quy định của Ngân Hàng Nhà nước, lãi suất vàng 7%/ năm đến khi 

thi hành xong. 

 

 

 

 

  4– Về án phí HNST: Buộc chị Nhung nộp 50.000đ (Năm 
mươi ngàn đồng) được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 
theo lai thu số 010778 ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thi hành 
án dân sự huyện Tân Hiệp. 

 

 * Về án phí chia tài sản có giá ngạch: 

Buộc chị Nguyễn Thị Nhung  nộp: 707.400đồng ( Bảy trăm lẻ bảy 

nghìn bốn trăm đồng). 

Buộc anh Nguyễn Đình Nghi nộp : 606.900đồng ( Sáu trăm lẻ sáu 

nghìn chín trăm đồng).                                   

 



 11 

Báo cho các đương sự biết, có quyền kháng cáo trong hạn luật 
định là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, để xin Tòa án nhân dân tỉnh 
Kiên Giang xét xử phúc thẩm. 

 

Biên bản làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội 
đồng xét xử cùng nghe và ký tên. 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN    CHỦ TỌA 
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Phần bốn: Nhận xét tại phiên tòa 

 

1. Về Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

2.Về Hội thẩm nhân dân: ............................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................  

Về Hội thẩm nhân dân: ...............................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 3. Về Kiểm sát viên: ...................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 4. Về Thư ký: .............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

5. Về những người tham gia tố tụng: ..........................................................................  

Nguyên đơn: ................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Bị đơn: .........................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Kết luận về phiên tòa 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Nhận xét của giáo viên 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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Sau khi thụ lý Tòa án đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhằm động 

viên anh chị trở về đoàn tụ để tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình cùng 

nhau nuôi dạy con chung nhưng không mang lại kết quả. Xét thấy đời sống 

chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nghĩ nên 

Tòa chấp nhận yêu cầu xin được ly hôn của chị Hà.  
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 Ghi nhận sự tự nguyện thuận tình ly hôn giữa chị Hà và anh Tòan. 

 
* Về quan hệ con chung :  xét yêu cầu được nuôi con của 

chị Hà là có cơ sở chấp nhận. Bởi vì theo khoản 2 điều 92 
Luật hôn nhân và gia đình có quy định con dưới 3 tuổi giao cho 
mẹ nuôi, nếu đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng  
của con. Ở đây cháu Huyền chưa tròn 01 tuổi, hơn nữa cháu 
là con gái nên cần đến sự chăm sóc của mẹ nhiều hơn. Nghĩ 
nên Tòa chấp nhận yêu cầu của chị Hà. 

 
Xét yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo pháp luật của chị 

Hà là có cơ sở chấp nhận. Vì theo khoản 1 điều 92 Luật hôn 
nhân và gia đình quy định người không trực tiếp nuôi con có 
nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.  

 
Mức cấp dưỡng nuôi con thấp nhất mỗi tháng không dưới  

1/ 2 mức lương tối thiểu do nhà nước quy định đối với  một 
người con.  

 
Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của anh chị: tiếp tục 

giao cháu Vũ Thị Thu Huyền – Sinh ngày 16- 01- 2007 cho chị Hà 
trực tiếp trông nom chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng. Anh Tòan 
có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Huyền 250.000đ/tháng 
cho đến khi cháu Huyền đủ 18 tuổi. 

 
* Về quan hệ tài sản :  xét yêu cầu được chia tài sản 

của chị Hà là có cơ sở chấp nhận vì theo điểm a khoản 2 điều 
95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định: tài sản 
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chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có xem 
xét hoàn cảnh của mỗi bên… 

 

* Chia cho chị Hà được quyền sở hữu: 
-  01 chỉ vàng 24k  
- 01 Tivi màu 14 inch hiệu TVT, mua năm 2006 và 01 đầu đĩa hiệu CD 

(hàng cũ) trị giá khi mua hai loại là 1.000.000đ. 

 

(01 chỉ vàng 24, 01 Tivi màu và 01 đầu đĩa anh Toàn đang 
quản lý) khi án có hiệu lực anh Toàn có trách nhiệm giao số 
tài sản nói trên cho chị Hà. 

 

* Chia cho anh Toàn được quyền sở hữu : 
 - 01 chỉ vàng 24k 

  - 01 nồi cơm điện mua năm 2006, trị giá khi mua là 300.000đ. 

  - 01 cân đồng hồ loại 100kg mua năm 2006, trị giá khi mua 480.000đ. 

  - 01 điện thoại di động hiệu Nokia (cũ) mua năm 2007, trị giá khi mua là 

300.000ñ. 
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(Tất cả các tài sản trên anh Toàn đang quản lý.) 
 

 * Về phần nợ :  không có, không yêu cầu giải quyết nên 
Tòa miễn xét. 

 

* Về án phí HNST:  buộc chị Hà nộp 50.000đ (Năm mươi 
ngàn đồng). 

    Án phí chia tài sản có giá ngạch :  
 

     Chị Hà phải nộp : (01 chỉ vàng 24k x 1.280.000đ + 1.000.000đ x 
5%)  = 114.000ñ. 

 

     Anh Toàn phải nộp : (01 chỉ vàng 24k x 1.280.000đ + 1.080.000đ 
x 5%)=118.000ñ 

 

      Chị Hà và anh Tòan có quyền kháng cáo trong hạn luật định. 
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    Vì các lẽ trên.   
 

 

 

 

 


